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Yếu tố dân tộc: Người kinh có kiến thức, thái độ và 
thực hành đúng (93,8%; 99,7%; 99,4%) cao hơn người 
dân tộc khác (90,9%; 97,7%; 95,3%). 

Yếu tố tuổi: ở lứa tuổi >40 tuổi có kiến thức, thái độ 
và thực hành đúng (93,9%; 99,6%; 99,3%) cao hơn 
nhóm tuổi 18-40 (92,7%; 99,2%; 98,4%).  

Yếu tố giới: Nam có thái độ đúng (100%) cao hơn 
nữ (98.6%), nhưng nữ lại có kiến thức và thực hành 
đúng (95,1 %; 100%) cao hơn nam (92,6%; 98,4%).  

Yếu tố trình độ học vấn: Những người có trình độ 
học vấn ≥THCS có kiến thức, thái độ đúng (95,3%; 
100%) cao hơn ở người có trình độ học vấn ≤ Tiểu 
học(92,1%; 99,1%). Nhưng những người có trình độ 
học vấn ≤ Tiểu học (99,1%) thực hành đúng cao hơn 
nhóm người có trình độ học vấn ≥ THCS(98,8%). 
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẤN THƯƠNG KHỚP GỐI 

 
Trần Công Hoan  

Khoa CĐHA Bệnh viện HN Việt Đức 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: mô tả đặc điểm hình ảnh CHT trong chẩn 

đoán chấn thương khớp gối.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 

hồi cứu mô tả cắt ngang 180 bn được chẩn đoán là 
chấn thương khớp gối bằng chụp CHT từ tháng 01-
06/2012, nhằm đưa ra các nhận xét về đặc điểm hình 
ảnh của CHT trong chấn thương khớp gối. Kết quả: các 
BN có tuổi trung bình là 35,68 tuổi. Nam gặp nhiều hơn 
nữ. Cộng hưởng từ phát hiện phù xương với 26,7% phù 
xương chày và xương đùi, vỡ xương gặp 6,7%. Có 
68,8% trường hợp tổn thương dây chằng chéo trước và 
28,9% tổn thương dây chằng chéo sau. Chấn thương 
sụn chêm trong có 36,1% và sụn chêm ngoài là 
20,6%, tổn thương cả hai sụn chêm là 6,1%. Tràn dịch 
khớp gối gặp 81,1%.  

Kết luận: Cộng hưởng từ đóng vai trò quan trọng 
trong chẩn đoán và đánh giá tính chất, mức độ tổn 
thương khớp gối trong chấn thương.  

Từ khóa: chấn thương gối, cộng hưởng từ. 
SUMMARY 
Title: MR Imaging Features of knee trauma. 
Purpose: analyse the MR imaging features of knee 

trauma. 
Materials and methods: restrospectively study 180 

cases having diagnosed of knee trauma on MRI from 
Jannuary to June/2012, in order to assesse the MR 
imaging features.  

Result: the average age is 35.68. Male prominent. 
MRI can detect osseous edeme with 16.7% in tibia and 
femur, 6.7% osseous fracture. We saw 68.8% anterior 
cruciate ligament and 28.9% posterior cruciate 
ligament injury. On the other hand, there were 36.1% 
medial meniscal and 20.6% lateral meniscal injury, 
6.1% for both. 81.1% articular effusion was seen.  

Conclusion: MRI imaging features play an 
important role in diagnosing and accessing the 
qualities and extention of knee injury. 

Keywords: knee trauma, MRI. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương khớp gối thường do hoạt động thể 

thao, tai nạn giao thông, chiếm một phần lớn trong 
bệnh lý chấn thương xương khớp. Thăm khám lâm 
sàng thường gặp khó khăn ở giai đoạn sớm sau chấn 
thương bởi khớp bị sưng nề, đau, tràn dịch, hạn chế 
vận động… Cộng hưởng từ (CHT) là phương pháp 
chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong chẩn đoán các tổn 
thương chấn thương khớp gối. Các dấu hiệu trên CHT 
có vai trò quan trọng cung cấp thông tin tin cậy về các 
tổn thương phần mềm trong chấn thương khớp gối như 
rách sụn chêm hay đứt dây chằng giúp các nhà lâm 
sàng có thái độ điều trị thích hợp cho từng trường hợp. 
Do vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục 
tiêu mô tả các đặc điểm và dấu hiệu tổn thương thường 
gặp trong chấn thương khớp gối trên hình ảnh CHT. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: gồm 180 bệnh nhân chấn 

thương gối được chụp CHT khớp gối tại trung tâm 
HANDIC (bệnh viện Tim Hà Nội) từ tháng 01- 06/2012. 
Chúng tôi loại khỏi nghiên cứu các trường hợp bệnh lý 
khớp gối có từ trước như thoái hóa, viêm khớp… hoặc 
không thấy tổn thương.  

Phương tiện: máy chụp cộng hưởng từ Essenza 
1.5 Tesla của hãng Siemen có cuộn thu tín hiệu 
khớp gối.  

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp mô tả cắt 
ngang trên cơ sở thống kê các số liệu để đưa ra các 
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nhận xét về đặc điểm hình ảnh của CHT trong chẩn 
đoán chấn thương khớp gối. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Giới: Trong 178 bệnh nhân với 180 khớp gối 

được nghiên cứu, có 113 nam và 65 nữ tỷ lệ nam/nữ là 
1,8:1, sự chênh lệch giữa nam và nữ là có ý nghĩa 
thống kê (p<0,005), trong đó có 2 trường hợp chấn 
thương cả hai gối đều là nam giới.  

2. Tuổi: tuổi thấp nhất là 16, cao nhất là 63, tuổi 
trung bình 35,68.   

Vị trí: chấn thương gối phải là 96/180 (53,3%), gối 
trái là 84/180 (46,7%). Không có sự khác biệt giữa gối 
phải và gối trái.  

3. Phù xương:  
Phù xương Số lượng (N) Tỷ lệ % 

Xương đùi + xương chày 48 26,7 
Xương chày 31 17,2 
Xương đùi 27 15 

 
4. Vỡ xương: 12/180 (6,7%) trường hợp có hình 

ảnh vỡ xương trong đó 11 trường hợp vỡ xương chày 
và 1 trường hợp vỡ xương đùi.  

5. Tổn thương dây chằng chéo: 

Tổn thương 
D/C chéo trước D/C chéo sau 
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % 

Đụng dập 70 38,9 45 25 
Đứt dây chằng 46 25,6 6 3,3 
Bong chỗ bám 10 5,6 1 0,6 
Dấu hiệu tổn thương dây chằng chéo trước gặp 

124/180 (68,8%) trường hợp. Tổn thương dây chằng 
chéo sau gặp 52/180 (28,9%) trường hợp. Tổn thương 
cả dây chằng chéo trước và chéo sau gặp trong 35/180 
(19,4%) trường hợp.  

6. Tổn thương dây chằng bên: có 17/180 (9,4%) 
khớp gối tổn thương dây chằng bên ngoài và 9/180 
(5%) khớp gối có tổn thương dây chằng bên trong, mặt 
khác 7/180 (3,9%) khớp gối tổn thương cả hai dây 
chằng bên trong và ngoài. 

7. Tổn thương sụn chêm: 

Tổn thương 
Sụn chêm trong Sụn chêm ngoài 
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % 

Rách sừng sau 35 19,4 10 5,6 
Rách nhiều mảnh 22 12.2 20 11,1 

Rách trật 8 4,4 7 3,9 
Tổn thương sụn chêm trong gặp 65/180 (36,1%) 

trường hợp. Tổn thương sụn chêm ngoài gặp 
37/180 (20,6%) trường hợp. Tổn thương rách cả 
sụn chêm trong và sụn chêm ngoài gặp 11/180 
(6,1%) trường hợp.  

8. Tổn thương đụng dập: đụng dập gân cơ tứ đầu: 
gặp trong 4/180 (2,2%) trường hợp, đụng dập gân 
bánh chè gặp 8/180 (4,4%) trường hợp. Không có 
trường hợp nào tổn thương đứt gân. Đụng dập phần 
mềm quanh gối gặp 42/180 (23,3%) trường hợp trong 
đó có 1/180 (0,6%) trường hợp tụ máu quanh khớp gối. 

9. Tràn dịch khớp gối gặp: 146/180 (81,1%) 
trường hợp, trong đó 55/180 (30,6%) trường hợp tràn 
dịch ít, có 53/180 (29,4%) trường hợp tràn dịch trung 
bình và 38/180 (21,1%) trường hợp tràn dịch nhiều.  

BÀN LUẬN 
Chấn thương khớp gối gặp khoảng 6% trong các 

loại chấn thương được điều trị cấp cứu và khoảng 27% 
- 48% có liên quan đến hoạt động thể thao [1]. Thăm 
khám kỹ lâm sàng về độ lỏng lẻo khớp sẽ có thể xác 
định được tổn thương dây chằng hay sụn chêm. Dấu 
hiệu tràn máu trong khớp, liên quan đến chấn thương 
xoay gối, chỉ ra các tổn thương dây chằng nghiêm 
trọng ngay cả khi chưa thấy dấu hiệu lỏng lẻo khớp. 
Cộng hưởng từ là phương pháp thăm khám phổ biến, 
rất có giá trị trong chẩn đoán chấn thương khớp gối. 
Cộng hưởng từ cho phép thấy được các tổn thương dây 
chằng, sụn chêm, phần mềm, gân cơ và xương… trong 
chấn thương khớp gối. Mặt khác, cộng hưởng từ cung 
cấp thông tin tin cậy giúp các bác sỹ đưa ra hướng điều 
trị kịp thời và thích hợp, tránh các thủ thuật ngoại khoa 
không cần thiết và hạn chế bỏ sót tổn thương nếu khi 
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi gặp chấn thương 
khớp gối ở nam nhiều hơn nữ với tỷ lệ nam: nữ là 
1,8/1. Điều này có thể giải thích là do nam giới thường 
tham gia các vận động nặng có nguy cơ gây chấn 
thương khớp gối như hoạt động thể thao, lao động 
nặng, tai nạn giao thông… Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi thấy có 02 bệnh nhân bị chấn thương cả hai 
gối đều là nam giới.  

Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 35,68 tuổi, 
thấp nhất là 16 và cao nhất là 63. Đây cũng là độ tuổi 
lao động có vận động nhiều nhất trong cuộc đời, gia 
tăng nguy cơ chấn thương nói chung và chấn thương 
khớp gối nói riêng. 

Chúng tôi nhận thấy khả năng chấn thương gối 
phải và gối trái là như nhau với tỷ lệ gối phải là 53,3% 
và gối trái là 46,7%. Điều này chứng tỏ nguy cơ chấn 
thương hai chân là như nhau và không có sự trội lên về 
chấn thương đối với chân trụ.  

Trong chấn thương gối, chúng tôi có thể gặp đụng 
dập phù xương (58,9%), hay gặp nhất là phù cả hai 
xương đùi và xương chày (26,7%) sau đó là phù xương 
chày (17,2%) hoặc xương đùi (15%). Theo tác giả 
Rodriguez J.W [5], các tổn thương đụng dập xương 
thường liên quan đến đứt dây chằng, các ổ đụng dập 
đầu trước trên xương chày cho thấy lực chấn thương 
trực tiếp. Chấn thương khi quá duỗi sẽ có đụng dập 
phần trước đầu trên xương chày và đầu dưới xương đùi. 
Còn theo tác giả Hayes C.W. [2], chấn thương khớp gối 
có thể phân chia theo cơ chế gồm: quá duỗi, quá duỗi 
và khép, quá duỗi và dạng, khép, dạng, gấp dạng và 
xoay ngoài, gấp khép và xoay trong, gấp và xương 
chày di chuyển ra sau, trật bánh chè và chấn thương 
trực tiếp. Dựa trên các vị trí tổn thương đụng dập xương 
chúng ta có thể xác định được cơ chế chấn thương, 
hướng lực tác động và từ đó tìm kiếm các tổn thương 
kết hợp để tránh bỏ sót tổn thương. 

Chúng tôi gặp 6,7% trường hợp vỡ xương, trong 
đó chủ yếu là vỡ xương chày. Vỡ xương có thể lan 
vào ổ khớp gây tràn máu ổ khớp làm giảm vận động 
khớp và gây khó khăn cho thăm khám lâm sàng. Vỡ 
lún xương gây mất vững bề mặt khớp, tổn thương sụn 
bề mặt, có thể kèm theo tổn thương sụn chêm và dây 
chằng cùng bên. 
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Phần lớn các tổn thương xương bánh chè là do lực 
tác động gián tiếp, thường là do co rút gân cơ tứ đầu 
khi chấn thương. Đường vỡ thường nằm ngang, các 
phần vỡ bị co kéo, lệch trục. Xương bánh chè có thể bị 
vỡ do chấn thương trực tiếp gây vỡ nhiều mảnh. Hình 
ảnh CHT vỡ xương bánh chè biểu hiện bằng đường 
giảm tín hiệu xung quanh có vùng giảm tín hiệu trên 
T1W và tăng tín hiệu trên T2W do phù nề. ở giai đoạn 
sớm còn thấy hình ảnh phù nề phần mềm mặt trước 
đầu gối. Mức độ nhẹ hơn sẽ thấy phù nề do đụng dập 
tủy xương.  

Chúng tôi gặp 70,1% trường hợp tổn thương dây 
chằng chéo trước, trong đó chủ yếu là đụng dập dây 
chằng chiếm 38,9%; đứt dây chằng chiếm 25,6% và 
bong chỗ bám dây chằng chiếm 5,6%. Tổn thương đứt 
dây chằng đôi khi rất khó xác định vì gối chấn thương 
sẽ phù nề phần mềm xung quanh dây chằng nên rất 
khó quan sát các sợi xơ trong dây chằng ở giai đoạn 
sớm sau chấn thương. Chẩn đoán đứt dây chằng chéo 
trước phải phối hợp với thăm khám lâm sàng, trong 
trường hợp đứt dây chằng hoàn toàn thì cần phải phẫu 
thuật tái tạo dây chằng. Tổn thương dây chằng chéo 
trước thường kết hợp với đụng dập xương lồi cầu ngoài 
xương đùi và phần sau của mâm chày ngoài. Các tổn 
thương xương ở mặt trong tại vị trí bám của gân bán 
mạc thường hiếm gặp hơn [2]. 

Chấn thương dây chằng chéo sau chiếm 20% trong 
chấn thương khớp gối trong đó có khoảng 30% trường 
hợp tổn thương đơn độc [5]. Chúng tôi gặp 28,9% 
trường hợp tổn thương dây chằng chéo sau, trong đó 
chủ yếu là tổn thương đụng dập chiếm 25%. Theo tác 
giả [5] thì khi bị tổn thương, dây chằng chéo sau 
thường dày lên nhưng vẫn không mất đi sự liên tục. 
Khoảng 75% các trường hợp đứt dây chằng chéo sau 
vẫn thấy sự liên tục của dây chằng. Sự liên tục của dây 
chằng sẽ là dấu hiệu hình ảnh quan trọng để tiên lượng 
cho điều trị bảo tồn không phẫu thuật. Đứt dây chằng 
chéo sau được chẩn đoán khi thấy mất liên tục các sợi 
xơ, độ dày trước sau phần đứng của dây chằng >7mm 
được đo trên hình ảnh T2W sagittal, cấu trúc dây 
chằng tăng tín hiệu trên chuỗi xung proton density.  

Chấn thương gân cơ tứ đầu và gân bánh chè ít gặp 
trong chấn thương khớp gối. Theo kết quả nghiên cứu 
này, đụng dập gân cơ tứ đầu gặp trong 2,2%, đụng 
dập gân bánh chè gặp 4,4% trường hợp. Chúng tôi 
không gặp trường hợp nào tổn thương đứt gân. Bên 
cạnh đó, chúng tôi thấy chấn thương dây chằng bên 
gối ngoài là 9,4% trường hợp, có 5% trường hợp chấn 
thương dây chằng bên trong và 3,9% trường hợp chấn 
thương cả hai dây chằng bên. 

Theo tác giả Sonin A.H. [6], chấn thương gân tứ 
đầu hay gặp ở gần chỗ bám vào xương bánh chè, 
khoảng 2cm bờ trên xương. Tổn thương có thể gây đứt 
gân bán phần hay hoàn toàn. Đứt bán phần biểu hiện 
trên CHT là khu vực tăng tín hiệu bất thường trong gân 
trên các chuỗi xung và vẫn còn một số sợi gân đi qua 
vùng tổn thương. Đứt hoàn toàn khi không còn thấy 
các sợi gân bình thường, đầu gân co rút lên cao, xương 
bánh chè quay ra trước và trật xuống dưới. Các trường 
hợp đứt bán phần vẫn còn khả năng duỗi gối sẽ có chỉ 

định điều trị bảo tồn. Trường hợp đứt hoàn toàn sẽ mất 
chức năng nên có chỉ định phẫu thuật.  

Chấn thương gân bánh chè thường gặp ở người trẻ 
chơi thể thao, thường gặp ở vị trí bám vào bờ dưới 
xương bánh chè. Khi chấn thương thấy gân tăng tín 
hiệu và độ dày kèm theo mất liên tục các sợi gân. Có 
thể thấy co rút bánh chè lên cao kèm theo bong chỗ 
bám bờ dưới xương bánh chè. Nếu không được chẩn 
đoán sẽ dẫn đến teo và co rút cơ tứ đầu [6].  

Cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán rách 
sụn chêm. Tuy vậy, có khoảng 10% các trường hợp vỡ 
sụn chêm không phát hiện được trên CHT. Các bất 
thường tín hiệu của phần mềm lân cận gợi ý đến rách 
sụn chêm được gọi là các dấu hiệu gián tiếp. Các dấu 
hiệu gián tiếp bao gồm như nang sụn chêm, tràn dịch 
khớp, phù nề dây chằng bên gối, phù nề dải xương 
dưới sụn cùng bên… rất có giá trị hướng tới chẩn đoán. 
Độ nhạy của CHT đặc biệt thấp trong chẩn đoán rách 
<1/3 sụn chêm hoặc rách sừng sau sụn chêm ngoài. 
Hình ảnh CHT chẩn đoán là rách sụn chêm khi thấy 
bất thường ít nhất trên 2 lát cắt liên tục và có thông vào 
trong khoang khớp [3].  

Theo nghiên cứu của chúng tôi, tổn thương rách 
sụn chêm trong gặp 36% trường hợp trong đó rách 
sừng sau là 19,4%, rách nhiều mảnh là 12,2% và rách 
trật là 4,4%. Rách sụn chêm ngoài gặp 20,6% trường 
hợp trong đó rách nhiều mảnh là 11,1%, rách sừng sau 
là 5,6% và rách trật là 3,9%. Tổn thương rách cả sụn 
chêm trong và sụn chêm ngoài là 6,1% trường hợp. 

Theo tác giả Mustonen A.O.[4], các dạng tổn 
thương sụn chêm thường gặp gồm rách ngang, rách 
dọc (chia thành rách dọc theo chiều dài và rách hình 
nan hoa), rách quai xô và rách phức tạp (gồm ít nhất 
có hai dạng rách trở lên). Khoảng 33% trường hợp vỡ 
mâm chày có kèm theo rách sụn chêm không ổn định 
gây đau và tiên lượng không tốt nên cần phải phẫu 
thuật. Nếu rách sụn chêm được phát hiện trước phẫu 
thuật, thì phẫu thuật cố định xương sẽ kết hợp với phẫu 
thuật sụn chêm, tránh phải mổ lại thì hai. Đồng thời 
trong trường hợp chỉ đụng dập sụn chêm đơn thuần thì 
không cần phải can thiệp. Do vậy, nên chụp thêm CHT 
bổ sông sau khi chụp Xquang hoặc CT đối với các 
trường hợp vỡ mâm chày.  

Một số tác giả khi nội soi khớp gối đã chỉ ra rằng, 
rách sụn chêm ngoài là tổn thương sụn chêm hay gặp 
nhất trong chấn thương dây chằng chéo trước. Trong 
khi đó, tỷ lệ tổn thương sụn chêm trong tăng theo thời 
gian khi có yếu dây chằng chéo trước. Ngược lại, khi 
nghiên cứu hình ảnh CHT thường thấy rách sừng sau 
sụn chêm trong khi chấn thương dây chằng chéo trước. 
Bởi vì sừng sau sụn chêm trong rất khó quan sát trên 
nội soi khớp gối và đường rách dọc ở vị trí này rất khó 
phát hiện, nếu nghi ngờ thì phải thực hiện theo đường 
soi sau trong [1].  

Tràn dịch khớp gối hay gặp trong chấn thương với 
mức độ từ nhẹ đến nặng. Tràn dịch khớp gối là do tràn 
máu chủ yếu là do rách dây chằng, sụn chêm hay vỡ 
xương lan vào trong ổ khớp. Khi có vỡ xương sẽ có 
dịch tủy xương tràn vào trong khoang khớp, trên CHT 
sẽ có tín hiệu tủy mỡ trong khớp. 
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Tràn dịch khớp gối chúng tôi gặp 81,1% trường 
hợp, trong đó 30,6% tràn dịch ít, 29,4% tràn dịch trung 
bình và 21,1% tràn dịch nhiều. Các trường hợp tràn 
dịch nhiều sẽ gây khó khăn cho vận động và thăm 
khám lâm sàng trong chấn thương khớp gối. 

KẾT LUẬN 
Chấn thương khớp gối là bệnh lý hay gặp trên lâm 

sàng. Chẩn đoán tổn thương trong chấn thương khớp 
gối có thể dựa vào lâm sàng và các phương pháp chẩn 
đoán hình ảnh trong đó CHT giữ vai trò quan trọng. 
Cộng hưởng từ phát hiện các tổn thương dây chằng, 
sụn chêm, tủy xương, phần mềm quanh gối. Đây là 
một thăm khám tin cậy, khách quan giúp chúng ta có 
thái độ đúng đắn trước khi tiến hành can thiệp ngoại 
khoa hay điều trị bảo tồn. 
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NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  

CỦA UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN K    
 

Vũ Xuân Huy - Bệnh viện K 
Lê Thị Khánh Tâm - Bệnh viện Hữu Nghị 

tóm tắt 
Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư thường gặp hàng 

thứ 2 sau UT phổi và là nguyên nhân tử vong thứ 6 ở 
nam giới. Tuổi trung bình là 69,1, tuổi hay gặp 70–79, 
lý do vào viện hay gặp nhất: hội chứng tắc nghẽn 
(84%), hội chứng kích thích (32%), đau xương do di 
căn (28%). 50% di căn xương. 22% bệnh nhân thiếu 
máu mãn tính. PSA trung bình 153,7ng/ml, PSA > 
50ng/ml chiếm 68%. Tỷ lệ giai đoạn bệnh T4N0M0; 
TxN1M0 và TxNxM1 tương ứng là 20%, 20%, 60%. Kết 
luận: Đa phần bệnh nhân đến viện ở giai đoạn bệnh đã 
di căn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị 
cũng như chất lượng sống của bệnh nhân 

Summary 
Prostate cancer is the second most frequently 

diagnosed cancer and is the sixth leading cause of 
cancer death in men with an estimated 254,000 deaths 
in 2007. Found out the characteristics of this disease 
help the doctors have appropriate treatment. Results: 
average age of prostate cancer is 69.1. The most 
common symtoms are weak or interrupted urine flow; 
inability to urinate or difficulty starting or stopping the 
urine flow (84%). The need to urinate frequently (32%). 
50% of patients is suffered a pain from the metastasis. 
Average PSA is 153,7 ng/ml. Conclusion: most of 
patients has the symtoms of metastatic disease. That 
affects largely to the outcome of treatments and quality 
of their life. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư thường gặp hàng 

thứ 2 sau UT phổi và là nguyên nhân tử vong thứ 6 ở 
nam giới [3]. Tỷ lệ mắc bệnh cao tại các nước Âu–Mỹ, 
các nước châu á ít gặp hơn. Năm 2002, trên thế giới có 
khoảng 679.000 người mới mắc bệnh UT TTL, trong đó 

số tử vong là 221.000 người. Tỷ lệ mắc là 25,3/ 
100.000 dân. Tỷ lệ tử vong là 8,1/ 100.000 dân. Tại 
Hoa Kỳ năm 2007 có khoảng 218.890 người mắc UT 
TTL, số bệnh nhân tử vong là 27.050 bệnh nhân [3]. 
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh là 4,7/100.000 dân đứng 
thứ 9 trong các bệnh UT ở nam giới. 

Tại Pháp, 30% số bệnh nhân UT TTL đến khám 
phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, tại Việt Nam con số 
này lên tới trên 50%. 

Tại Việt Nam các công trình nghiên cứu bệnh lý 
TTL chủ yếu về bệnh lý lành tính. Do vậy chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu sau: 

1. Nhận xét 1 số đặc điểm về đối tượng. 
2. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

UT TTL giai đoạn IV được điều trị tại bệnh viện K từ 
năm 2005 đến năm 2011. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Gồm tất cả những bệnh nhân UT TTL giai đoạn IV 

có kết quả MBH là UT biểu mô tuyến điều trị tại bệnh 
viện K từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 8 năm 2011. Có 
hồ sơ lưu trữ đầy đủ 

2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 
hồi cứu, tiến cứu cắt ngang có theo dõi dọc. 

3. Các bước tiến hành: thu thập các thông tin về 
đối tượng, lâm sàng (TNM), cận lâm sàng (di căn 
xương, PSA) 

4. Xử lý số liệu: sử dụng phần mềm SPSS 16.0. 
So sánh giá trị trung bình của các biến định lượng giữa 
hai nhóm bằng test T, giữa nhiều nhóm bằng test 
ANOVA.  


